Chương 1
Tổng quan


1. Tổng quan

1.1 Giới thiệu

Dân số và kinh tế của Việt Nam đang tăng trưởng và phát triển dẫn đến nhu cầu về sử dụng tài nguyên thiên nhiên ngày càng lớn. Vì thế, qui hoạch sử dụng đất phải hợp lý là yêu cầu trước tiên để Việt Nam có thể phát triển bền vững trong Thế kỷ 21. Nếu muốn toàn bộ tính đa dạng sinh học của quốc gia bao gồm các sinh cảnh tự nhiên, các quần xã sinh vật và các loài được bảo vệ, thì người ra quyết định ở các cấp, các nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ cần có các thông tin chính xác và cập nhật liên quan đến tầm quan trọng bảo tồn của các vùng. Điều quan trọng là các thông tin phải có cơ sở dựa trên các tiêu chí rõ ràng, có nội dung và được chấp nhận phổ biến.

Sách hướng dẫn các Vùng Chim Quan trọng hy vọng được đóng góp một phần vào công tác quy hoạch bảo tồn ở Việt Nam cho Thế kỷ 21. Tài liệu này sử dụng các các loài chim làm sinh vật chỉ thị để xác định các khu có tầm quan trọng quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học. Các loài chim được lựa chọn sử dụng bởi chúng đã được công nhận là mục tiêu bảo tồn quan trọng và chúng thể hiện là nhóm sinh vật chỉ thị tốt cho tính đa dạng sinh học, thậm chí đối với cả các nhóm phân loại khác, đặc biệt khi sử dụng để xác định mạng lưới các khu vực ưu tiên bảo tồn1,2.

1.2 Mục đích của Sách hướng dẫn

Mục đích của cuốn Sách hướng dẫn này nhằm giới thiệu thông tin về các khu có tầm quan trọng quốc tế đối với việc bảo tồn các loài chim và tính đa dạng sinh học của Việt Nam. Các mục tiêu của cuốn sách là:

· Trình bày số liệu về các khu vực có tầm quan trọng quốc tế đối với công tác bảo tồn các loài chim và tính đa dạng sinh học của các nhóm khác theo một chuẩn mực và khuôn khổ rõ ràng.

· Trợ giúp Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết theo Công ước về Đa dạng Sinh học và Công ước về các Vùng Đất ngập nước có Tầm quan trọng Quốc tế. Đối với công ước thứ nhất là xác định các vùng đề cử vào hệ thống khu bảo vệ, và đối với công ước thứ hai là xác định các vùng đề xuất công nhận là khu Ramsar.

· Thông báo tới những người ra quyết định ở các cấp địa phương, quốc gia và quốc tế về các giá trị đa dạng sinh học của các vùng để xác định các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học và đề xuất các bước thích hợp có thể tiến hành để bảo tồn chúng.

· Xác định những ưu tiên cụ thể cho hoạt động bảo tồn và khuyến khích các cơ quan của chính phủ, các nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ định hướng tới chúng.

· Cung cấp nguồn thông tin sử dụng cho công tác giáo dục, đào tạo và nhận thức về môi trường.

· Cung cấp thông tin các khu quan trọng đối với các loài chim và đa dạng sinh học trong khuôn khổ có thể sử dụng cho những người xem chim và như vậy sẽ hỗ trợ cho phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam.

1.3 Thông tin chung về Việt Nam 

Vị trí. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nằm trong vùng lục địa Đông Nam á, trên bờ biển phía đông của Bán đảo Đông Dương. Việt Nam là một đất nước có hình dáng hẹp với bề ngang ở điểm rộng nhất là 525 km và ở điểm hẹp nhất là 47 km. Việt Nam có 3.260 km bờ biển và tổng diện tích tự nhiên là 330.363 km2 nằm trong khoảng tọa độ địa lý: 8°30' đến 23°22' độ vĩ Bắc và 102°10' đến 109°24' độ kinh Đông. Ranh giới phía bắc giáp Trung Quốc, phía tây giáp Lào và Cam-pu-chia3.

Địa hình. Việt Nam có địa hình rất phức tạp. Các vùng đất thấp chủ yếu là hai vùng bình nguyên mầu mỡ ở đồng bằng châu thổ sông Hồng (đồng bằng Bắc Bộ) ở phía bắc và đồng bằng châu thổ sông Cửu Long ở phía nam, hai vùng này được nối bởi giải đồng bằng hẹp ven biển. Các vùng núi chính của quốc gia là dãy núi cao Hoàng Liên Sơn nơi có đỉnh cao nhất Việt Nam là núi Fan Si Pan (3.143 m so với mặt biển), và dãy núi cao Trường Sơn ở miền Trung. Vùng núi phía bắc Trường Sơn hẹp chạy dọc biên giới với Lào. ở phần trung tâm, dãy Trường Sơn mở rộng ra hình thành Cao nguyên Kon Tum. Sau đó độ cao giảm dần về phía Nam của Cao nguyên Kon Tum, các khối núi phía nam Trường Sơn lại nâng lên một lần nữa hình thành Cao nguyên Đà Lạt. Hai Cao nguyên Đà Lạt và Kon Tum cùng với các vùng thấp ở giữa được hình thành vùng Tây Nguyên.

Khí hậu. Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa, ảnh hưởng gió mùa tây nam từ tháng Năm đến tháng Chín và gió mùa đông bắc từ tháng Mười đến tháng Tư. Lượng mưa ở các vùng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long bị chi phối bởi gió mùa tây nam, trong khi đó vùng ven biển miền trung lại bị chi phối bởi gió mùa đông bắc. Nhiều khu vực ở vùng Tây Nguyên do ảnh hưởng của dãy núi Trường Sơn không chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc và có khí hậu khô hơn hẳn các vùng khác trên cả nước. Nhìn chung, miền bắc có nhiệt độ thay đổi theo mùa nhiều hơn miền nam, mặc dù còn nhiều điểm khác nhau giữa các vùng.
Dân số. Dân số Việt Nam  khoảng 78 triệu người, với tỉ lệ tăng trưởng hàng năm là 1,8%4. Khoảng 80% dân cư sống ở các vùng nông thôn4. Mật độ dân số Việt Nam là với 235 người/km2 tương đối cao hơn so với các quốc gia khác trong vùng Đông Nam á3,4. Tuy nhiên, dân số Việt Nam không bố không đều, tập trung chủ yếu ở hai vùng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long, trong khi nhiều nơi ở vùng núi dân cư thưa thớt3. Mật độ dân số ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là khoảng 500 người/km2, trong khi đó ở đồng bằng Bắc Bộ mật độ dân số gần gấp đôi, vào khoảng 1.000 người/km2, cao hơn hầu hết các vùng khác ở Đông Nam á, ngoại trừ đảo Java, Indonesia5. Có tổng số 54 nhóm dân tộc ở Việt Nam, trong số đó người Kinh (người Việt) chiếm 87% tổng số dân cư6.
Kinh tế. Việt Nam vừa mới chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã tăng vọt trong vòng thập kỷ qua, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm của gần đây tăng lên khoảng 350 Đô la Mỹ4. Sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam là dầu thô, gạo, hải sản, cà phê, cao su, than đá và hàng may mặc4. Trừ hàng may mặc, số còn lại là sản phẩm nông nghiệp hoặc tài nguyên thiên nhiên, và do đó nền kinh tế Việt Nam đôi khi còn phụ thuộc quá nhiều vào khai thác tài nguyên thiên nhiên7.

Môi trường. Trải qua một thời gian dài phát triển kinh tế và tăng trưởng dân số, chiến tranh kéo dài đã dẫn đến kết quả là tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam bị khai thác quá mức. Hơn năm thập kỷ qua, độ che phủ rừng tự nhiên giảm từ 43% xuống còn 29% tổng diện tích tự nhiên của quốc gia8, nhiều diện tích rừng còn lại bị thoái hóa. Sự mất rừng rộng khắp đã dẫn đến thoái hóa đất, xói mòn đất, suy giảm các lưu vực nước, hạn chế nguồn nước ngầm và mất đa dạng sinh học. Hơn thập kỷ qua, tuy Chính phủ Việt Nam với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ đã thực hiện hàng loạt các chính sách nhằm mục đích ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng môi trường và khuyến khích bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên. Những chính sách này đã được thể hiện rõ trong Chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trưởng giai đoạn 2001-20109.
1.4 Bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam

Các giá trị đa dạng sinh học. Việt Nam là một quốc gia nhỏ nhưng có mức độ đa dạng sinh học cao. Điều này có thể do sự dao động lớn về kinh độ và vĩ độ trong phạm vi quốc gia, kết quả là các sinh cảnh tự nhiên phát triển rộng trong các đai độ cao. Dãy núi Trường Sơn là nơi lưu giữ một số lớn các loài động thực vật đặc hữu, một số loài chỉ mới được phát hiện trong vòng 10 năm trở lại đây như: Saola Pseudoryx nghetinhensis10, Mang lớn Megamuntiacus vuquangensis11, Mang Trường Sơn Muntiacus truongsonensis12 và Thỏ vằn Nesolagus timminsi13. Các vùng núi đá vôi ở phía bắc và miền Trung Việt Nam cũng là nơi sống của nhiều loài động thực vật đặc hữu, đặc biệt là một số linh trưởng như Voọc quần đùi trắng Trachypithecus delacouri và Voọc mũi hếch Rhinopithecus avunculus. Các vùng đất thấp cũng có ý nghĩa đối với bảo tồn đa dạng sinh học vì chúng là nơi sống của các loài động thực vật đặc hữu và bị đe dọa toàn cầu, trong đó một trong hai quần thể duy nhất còn sót lại trên toàn cầu của loài Tê giác một sừng Rhinoceros sondaicus14.

Các mối đe dọa. Trong các thập kỷ qua, các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học của Việt Nam đã tăng lên đáng kể. Danh sách đỏ các loài bị đe dọa của IUCN 2000 đã liệt kê 245 loài động vật và thực vật bị đe dọa toàn cầu có ở Việt Nam15, trong khi đó Sách đỏ Việt Nam đã liệt kế 713 động vật và thực vật bị đe dọa ở mức quốc gia16,17. Nguyên nhân chủ yếu gây ra mất đa dạng sinh học là khai thác quá mức và mất sinh cảnh.

ở Việt Nam các cộng đồng dân cư đã có truyền thống lâu đời sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên. Trong khi, đối với một số trường hợp cụ thể, việc khai thác tài nguyên thiên nhiên cho nhu cầu tiêu dùng tại chỗ có thể vẫn bền vững, thì trong những năm gần đây, khi nền kinh tế Việt Nam mở cửa ra thị trường bên ngoài, mạng lưới xuất khẩu phát triển, đã dẫn đến việc buôn bán động vật hoang dã gia tăng một cách phổ biến làm cho quần thể của nhiều loài động thực vật giảm đi nhanh chóng, trong đó có các loài rùa, tê tê, gấu và nhiều loài gỗ quí hiếm đang bị đe dọa.

Nhiều diện tích rừng Việt Nam đã bị mất do bom đạn chiến tranh, rải chất độc làm rụng lá18, nhưng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mất rừng là việc mở rộng diện tích canh tác nông nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng, khai thác gỗ thương phẩm, khai thác quá mức gỗ củi và các lâm sản khác và sự phụ thuộc quá mức vào các hình thức canh tác du canh khai phá thiên nhiên của một số nhóm dân tộc thiểu số19,20. Đối với hệ sinh thái biển và ven biển cũng tương tự như vậy, với sự phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản, đánh bắt cá bằng các phương thức hủy diệt và chặt phá rừng ngập mặn đã phá hủy các sinh cảnh tự nhiên. Tất cả những mối đe dọa nói trên đều do tăng dân số, phát triển kinh tế làm tăng nhu cầu các sản phẩm rừng và tăng nhu cầu các sản phẩm xuất khẩu như cà phê, cao su và hạt điều20.

Hành động bảo tồn. Chính phủ Việt Nam đã thực hiện những bước chính thức đầu tiên hướng tới bảo tồn đa dạng sinh học vào những năm 1960 bằng cách đưa ra các quyết định thành lập khu bảo vệ (rừng cấm) đầu tiên và bảo vệ hàng loạt các loài quý hiếm như Hổ Panthera tigris và Voi châu á Elephas maximus21. Trong những năm 1980 đã nỗ lực xây dựng cơ sở khoa học cho quy hoạch bảo tồn, và năm 1985 đã công bố Chiến lược Bảo tồn Quốc gia22. Chiến lược này cùng với Kế hoạch Hành động Lâm nghiệt Nhiệt đới xuất bản năm 199123, đã trở thành cơ sở của Kế hoạch Quốc gia về Môi trường và Phát triển Bền vững 1991-2000, trong đó đã thể hiện chính sách của chính phủ đối với công tác bảo tồn và các lĩnh vực cần ưu tiên hành động 24.

Trong cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, Việt Nam đã ký kết nhiều công ước quốc tế, bao gồm Công ước Di sản Thế giới năm 198725, Công ước về Đất ngập nước có Tầm quan trọng Quốc tế (Công ước Ramsar) năm 198926, Công ước về Đa dạng Sinh học năm 1993, và Công ước về Buôn bán Quốc tế các Loài bị đe dọa (CITES) năm 199421. Tiếp theo việc phê chuẩn của Công ước Đa dạng Sinh học năm 1994, chính phủ Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch Hành động Đa dạng Sinh học cho Việt nam để đưa ra kế hoạch hành động cụ thể nhằm bảo tồn tính đa dạng sinh học của quốc gia21.

Những năm gần đây, chính phủ Việt Nam với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ đã tiếp tục những nỗ lực của mình để bảo tồn tính đa dạng sinh học của quốc gia. Những phát triển có ý nghĩa trong Chiến lược Quốc gia về Bảo vệ Môi trường 2001-2010 và cùng với Kế hoạch Hành động Môi trường Quốc gia 2001-20059, với sự khởi xướng của Chương trình trồng mới 5 Triệu Ha Rừng 1998-2010, mục đích phục hồi độ che phủ rừng bằng năm 1945 vào năm 2010,  bảo vệ nguồn gen, bảo vệ đa dạng sinh học8. Việc thực hiện Chương trình trồng mới 5 Triệu Ha Rừng đã được hỗ trợ của các cơ quan của chính phủ, của các tổ chức tài trợ song phương, đa phương và các tổ chức phi chính phủ quốc tế, thông qua khuôn khổ của Chương trình Hỗ trợ ngành Lâm nghiệp27.

Hệ thống các khu bảo vệ. Từ những năm 1960, chính phủ Việt Nam đã bắt đầu việc phát triển một hệ thống các khu bảo vệ25. Trong khi những sự sắp xếp về thể chế và luật pháp đối với các khu bảo vệ vẫn chưa hoàn chỉnh, chính phủ đã ra quyết định thành lập một số lượng lớn các khu bảo vệ và đề xuất nhiều khu khác26. Phần lớn các khu bảo vệ hiện nay đã được quyết định là Rừng đặc dụng là các vùng rừng trên đất liền, tuy nhiên cũng có một số khu đất ngập nước và khu bảo tồn biển25,26. Ngoài ra, đã có đề xuất xây dựng một hệ thống các khu bảo vệ đất ngập nước và khu bảo tồn biển, và một số ít các khu này đã được công nhận trong các công ước quốc tế26. Bổ sung thêm cho các khu bảo vệ, có một số dạng sử dụng đất khác ở Việt Nam cũng có thể đáp ứng mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học như rừng sản xuất và rừng phòng hộ 

Rừng sản xuất. Rừng ở Việt Nam được chia thành ba phân hạng quản lý: rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng28. Trước những năm 1990, hầu hết rừng sản xuất đều do các lâm trường quản lý với nhiệm vụ cung cấp gỗ và các lâm sản khác. Trong những năm gần đây do sản lượng gỗ suy giảm, nhiều lâm trường đã giảm hoặc ngừng các hoạt động khai thác, chuyển đổi các mục tiêu quản lý sang trồng rừng, bảo vệ và phục hồi rừng tự nhiên. Liên quan đến một số lâm trường vẫn tiếp tục khai thác rừng tự nhiên, chính phủ Việt Nam với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và các công ty thương mại đã tiến hành một số bước khởi xướng hướng tới quản lý rừng bền vững ở Việt Nam, bao gồm thành lập một Nhóm Công tác của Quốc gia về Quản lý Rừng Bền vững. Trong khi quản lý rừng bền vững chưa được áp dụng ở bất cứ vùng rừng sản xuất nào ở Việt Nam, đây là sự khởi xướng có tiềm năng hỗ trợ cho các mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học trong vùng rừng này.

Rừng phòng hộ. Rừng phòng hộ được quản lý với các mục tiêu cơ bản là bảo vệ lưu vực, kiểm soát xói mòn, giảm thiểu thiên tai và điều hòa khí hậu28. Trong khi có một vai trò quan trọng trong việc duy trì và phục hồi sinh cảnh tự nhiên, đặc biệt ở các vùng núi, rừng phòng hộ không có một vai trò bảo tồn đa dạng sinh học cụ thể. Ngoài ra, việc thi hành các quy chế bảo vệ rừng ở các khu phòng hộ thường yếu hơn so với các phân hạng quản lý rừng khác.

Rừng đặc dụng. Các khu rừng đặc dụng chỉ là một trong ba loại rừng ở Việt Nam được quản lý với mục tiêu cụ thể là bảo tồn đa dạng sinh học28. Các khu rừng đặc dụng phân chia thành ba hạng: vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, và khu văn hóa lịch sử và môi trường28. Kể từ khi khu rừng đặc dụng đầu tiên - Vườn quốc gia Cúc Phương thành lập năm 1962, chính phủ Việt Nam đã liên tục mở rộng hệ thống rừng đặc dụng26. Năm 1997, Bộ Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn đã khởi xướng việc rà soát và mở rộng để hệ thống rừng đặc dụng đáp ứng mục tiêu quốc gia là 2 triệu ha vào năm 201025. Quá trình này đã được sử hỗ trợ của Liên minh Châu Âu qua một dự án do Tổ chức BirdLife Quốc tế và Viện Điều tra Quy hoạch Rừng thực hiện, dự án đã tiến hành rà soát hệ thống hiện có và chuẩn bị một danh sách các khu rừng đặc dụng mới để đề xuất cân nhắc26. Danh sách này đã được đệ trình lên chính phủ phê chuẩn5. Đến tháng 9 năm 2002, đã có 121 khu rừng đặc dụng ở Việt Nam, bao gồm 21 vườn quốc gia, 63 khu bảo tồn thiên nhiên và 37 khu văn hóa và lịch sử, với tổng diện tích là 2.382.735 ha được công nhận.

Hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam vẫn đang trong quá trình phát triển về cả phạm vi và thể chế. Mặc dù đã có những thành công về tính đại diện và mức độ che phủ nhưng việc hoàn thiện hệ thống này vẫn thể hiện nhiều khó khăn, thách thức. Một số thách thức liên quan là vấn đề vốn, nguồn vốn đầu tư hiện tại cho rừng đặc dụng là không đủ và không phù hợp. Cốn đầu tư thường tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng và trồng rừng hơn là cho các hoạt động bảo tồn như liên hệ cộng đồng, giáo dục môi trường và công tác tuần tra. .Những thách thức khác liên quan đến quy chế quản lý hiện tại vẫn nghiêm cấm một số dạng sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên có thể khuyến khích các bên liên quan ở địa phương hỗ trợ cho công tác quản lý khu bảo vệ. Đáng mừng là, những khó khăn này đã đang được quan tâm tìm cách giả quyết trong Dự án Tăng cường Năng lực Quản lý Khu Bảo vệ ở Việt Nam do Danida tài trợ, Quỹ Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) và Cục Kiểm lâm thực hiện, với việc soạn thảo một chiến lược quản lý các khu bảo vệ30, và Quỹ Bảo tồn Quốc gia là sáng kiến về một cơ chế tài chính của quốc gia đang được Cục Phát triển Lâm nghiệp xây dựng với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Môi trường Toàn cầu, như một hợp phần của Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp trong khuôn khổ của Chương trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp.

Các khu bảo vệ biển. Trong hệ thống rừng đặc dụng có có rất ít các khu trên biển, các sinh cảnh biển hiện tại có rất ít các đại diện trong hệ thống các khu bảo vệ của quốc gia. Tuy nhiên Bộ Thủy sản vừa mới được giao trách nhiệm thành lập và quản lý hệ thống các khu bảo vệ biển25 , và mục tiêu của chính phủ sẽ thành lập 15 khu bảo vệ biển vào năm 201031.

Các khu bảo vệ đất ngập nước. Cũng như các khu bảo vệ biển, trong hệ thống rừng đặc dụng cũng có một số khu đất ngập nước, như vậy các sinh cảnh đất ngập nước hiện tại cũng có ít đại diện trong hệ thống các khu bảo vệ của quốc gia. Cho đến nay, đất ngập nước chưa được nhìn nhận như một phân hạng quản lý riêng biệt. Tuy nhiên, trong số 68 khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc gia đã được Cục Môi trường đề xuất, có 18 khu thuộc hệ thống rừng đặc dụng đã được Chính phủ công nhận. Có thể đó là danh lục đề xuất các khu cơ bản của hệ thống các khu bảo vệ đất ngập nước sau này. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hệ thống đất ngập nước vẫn chưa xác định rõ ràng25.

Các khu bảo vệ khác. Một vài khu bảo vệ của Việt Nam được thiết lập dưới các công ước quốc tế. Năm 1988, khu Xuân Thủy ở đồng bằng Bắc Bộ đã được công nhận là khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam26. Cho đến nay, mặc dù đã đề xuất thêm một số khu như Tràm Chim, Thái Thụy, Tam Giang - Cầu Hai và đất ngập nước Cát Tiên, Xuân Thủy vẫn là khu Ramsar duy nhất của Việt Nam26. Việt Nam ký Công ước Di sản Thế giới năm 1987, và hiện nay đã có 4 khu đã được công nhận là khu di sản thế giới là: Vịnh Hạ Long, quần thể di tích cố đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn26. Năm 2000, Cần Giờ đã được công nhận là khu Dự trữ Sinh quyển đầu tiên của Việt Nam. Sau đó Cát Tiên cũng đã được công nhận là khu Dự trữ Sinh quyển và một số khu khác cũng đang chuẩn bị được đề xuất25.

Bảo tồn trên cơ sở cộng đồng. Bổ sung cho các khu bảo vệ chính thức, có rất nhiều khu ở Việt Nam đang được các tổ chức và cá nhân ở các địa phương quản lý với mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học. Trong số này có: khu đất ngập nước ven biển đảo Hà Nam, tại đây đã thành lập được một nhóm hỗ trợ với sự giúp đỡ của tổ chức BirdLife Quốc tế; khu dải đá ngầm Trạo, khu dự trữ biển do địa phương quản lý với sự hỗ trợ của tổ chức Liên minh Sinh vật Biển Quốc tế; và khu rừng Chế Tạo, nhóm bảo vệ rừng cộng đồng được thành lập với sự hỗ trợ của Tổ chức Bảo tồn động và thực vật Quốc tế (FFI).

1.5 Khu hệ chim của Việt Nam

Khát quát. Việt Nam là một trong các nước có khu hệ chim giàu có nhất ở lục địa Đông Nam á. Tổng số các loài chim ghi nhận ở Việt Nam dao động từ 82832 đến 88834 loài. Tuy nhiên, việc đưa ra một con số chính xác là không thể do một số loài đã từng được ghi nhận trước đây nay đã tuyệt chủng, ví dụ Diệc Xumatra Ardea sumatrana hay Cò quăm lớn Thaumantibis gigantea, trong khi đó, một số loài mới lại mới được phát hiện bổ sung thêm cho danh sách các loài chim ở Việt Nam. Sự phong phú về các loài chim có thể do biên độ rộng về kinh độ và vĩ độ của Việt Nam đã dẫn đến hình thành nhiều dạng sinh cảnh trải rộng trên đất nước.

Lịch sử nghiên cứu chim. Lịch sử nghiên cứu chim ở Việt Nam có thể chia thành bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất có thể tính bắt đầu từ những năm 1870 đến 1920. Trong giai đoạn quan trọng này, đã có bộ sưu tập quan trọng đầu tiên về các loài chim của Việt Nam của G. Tirant35, người đã thu thập hơn 1.000 tiêu bản ở vùng Nam Bộ vào các năm từ 1875 đến 187836.  Các bộ sưu tập quan trọng khác do R. Germain thu ở vùng Nam Bộ37, N. Kuroda38 ở thu vùng Bắc Bộ và C.B. Kloss39 thu ở Cao nguyên Đà Lạt. Trong số đó có các loài chim do Kloss phát hiện có Khướu đầu đen má xám Garralax yersini và Khướu đầu đen Garrulax milleti39. Ngoài ra, vòn có một số sưu tập nhỏ hơn của L. Boutan40 và Dr. J.Vassal, trong đó có phát hiện về loài Khướu đầu xám Garrulax vassali41. Nghiên cứu học thuật quan trọng nhất về khu hệ chim Việt Nam được thực hiện trong giai đoạn này là Les Oiseaux du Cambodge, du Laos, de l’Annam et du Tonkin của E. Oustalet. 

Giai đoạn thứ hai, bắt đầu vào cuối năm 1920 đến khi Thế chiến thứ II bùng nổ, những đóng góp chủ yếu cho việc nghiên cứu điểu học ở Việt Nam do các tác giả sau đây thực hiện: J.Delacour và các cộng sự của ông là P. Jabouille, P. Engelbach, A. David Beaulieu, J.C.Greenway và W. P. Lowe. Giữa các năm 1923 và 1939, Delacour và cộng sự của ông đã tiến hành sáu đợt thám hiểm điểu học ở Đông Dương44, trong thời gian này họ đã thu thập 50.000 tiêu bản chim và các số liệu về sinh thái và phân bố35. Những bộ sưu tập này cho đến ngày nay là bộ sưu tập lớn nhất về các loài chim ở Đông Dương, và là cơ sở của công trình mang tên Les Oiseaux de l’Indochine Franỗaise45. Các bộ sưu tập quan trọng trong giai đoạn khác này là của H. Stevens thu ở Bắc Bộ46, Kelley-Roosevelt cũng thu ở Bắc Bộ, và B. Bjorkegren là người đã phát hiện ra loài Mi núi Bà Crocias langbianis48. 

Giai đoạn thứ ba là từ sau Thế chiến thứ II đến năm 1988. Phần đầu của giai đoạn này là thời gian chiến tranh liên miên nên nghiên cứu điểu học bị hạn chế, chỉ có một số thông tin phần lớn là của những tay xem nghiệp dư người nước ngoài định cư ở Việt Nam như: J. Brunel49, P. Wildash50 và W. Fisher51. Tuy nhiên sau khi kết thúc chiến tranh chống Mỹ và thống nhất đất nước vào năm 1975, công tác nghiên cứu chim được tiếp tục trở lại do các nhà khoa học trong và ngoài nước. Công trình nghiên cứu đáng chú ý trong giai đoạn này của L.S. Stepanyan và các đồng nghiệp Việt Nam thực hiện trong chương trình nghiên cứu Việt - Xô ở Tây Nguyên, kết quả đã công bố trong xuất bản Các loài chim Việt Nam, trên cơ sở đợt điều tra 1978-199052. Một công trình khác cũng được xuất bản trong giai đoạn này là Chim Việt Nam của Võ Quý, đây là cuốn sách hướng dẫn về các loài chim Việt Nam đầu tiên xuất bản bằng tiếng Việt.

Giai đoạn thứ tư về nghiên cứu chim Việt Nam bắt đầu từ Tháng tư năm 1988, khởi đầu với ba đợt khảo sát thực địa của Tổ chức Bảo tồn Chim Quốc tế - ICBP (nay là BirdLife International)55. Tại nhiều vùng trên đất nước, các đợt khảo sát thực địa này là lần khảo sát chim đầu tiên kể từ trước Thế chiến thứ II, các chuyến khảo sát này đã rất thành công trong việc tai phát hiện nhiều loài chim đặc hữu đã không có ghi nhận nào sau hơn nửa thế kỷ. Tiếp theo đó, BirdLife International đã thành lập chương trình quốc gia cùng với đối tác Việt Nam đã tiến hành hàng loạt các đợt khảo sát trên khắp lãnh thổ. Kết quả đáng kể nhất của các đợt khảo sát này là phát hiện của J. C. Eames và các đồng nghiệp về ba loài chim mới cho khoa học là Khướu vằn đầu đen Actinodura sodangorum56, Khướu Ngọc Linh Garrulax ngoclinhensis57 và Khướu Kon Ka Kinh Garrulax konkakinhensis58, điều đó cho thấy mặc dù công tác nghiên cứu chim đã tiến hành một thế kỷ, nhưng vẫn còn các phát hiện mới về khu chim cần khám phá ở các vùng rừng Việt Nam. Trong giai đoạn này ra đời cuốn Chim Việt Nam, đây là cuốn sách hướng dẫn có hình vẽ minh họa về các loài chim Việt Nam do Nguyễn Cử và Lê Trọng Trải viết và BirdLife International xuất bản59.

Sinh cảnh và các quần xã chim. Phần lớn các loài chim của Việt Nam và đặc biệt là tất cả các loài chim đặc hữu cho đến nay đã được tìm thấy đều là các loài chim rừng. Cho nên, nếu xét trên góc độ liên quan đến thành phần của các quần xã chim thì rừng Việt Nam có thể chia thành năm phân hạng chính: rừng thường xanh, rừng nửa rụng lá, rừng rụng lá, rừng trên núi đá vôi và rừng lá kim (rừng thông). Trong đó rừng thường xanh chiến tỉ lệ lớn nhất, khoảng 64% tổng diện tích rừng Việt Nam29.

Rừng thường xanh phân bố ở các vùng có mưa quanh năm xen lẫn với những thời kỳ khô hạn ngắn, rừng ưu thế bởi các loài cây lá rộng có lá quanh năm. Rừng thường xanh là kiểu thảm thực vật tự nhiên có ở nhiều vùng đất thấp ở phía bắc và miền trung Việt Nam và ở hầu hết các vùng núi. Các đai độ cao thấp có kiểu rừng thường xanh đất thấp, thành phần các loài cây đa dạng và không có họ nào ưu thế. Các loài chim đặc trưng cho quần xã chim ở kiểu rừng thường xanh đất thấp là: Niệc nâu Anorrhinus tickelli, Phướn đất Carprococcyx renauldi, Khách đuôi cờ Temnurus temnurus và các loài chim đặc hữu trong bộ gà. ở đai cao khoảng 1000 m so với mặt biển, rừng thường xanh đất thấp trở thành dạng chuyển tiếp sang rừng thường xanh trên núi. Rừng thường xanh trên núi có thể chia thành rừng thường xanh núi thấp phân bố ở đai cao thấp hơn 1.700 m so với mặt biển, kiểu rừng này ưu thế bởi các loài trong họ Dẻ Fagaceae và họ Long não Lauraceae, và rừng thường xanh núi cao, phân bố ở đai cao trên 1.700 m so với mặt biển, đặc trưng bởi sự có mặt của các loài đỗ quyên Rhododendron spp. Quần xã của các loài chim ở kiểu thảm rừng núi thấp và núi cao khá giống nhau với sự đa dạng của các loài thuộc nhóm sáo, trèo cây, các loài khướu, và các loài chim chích, mặc dù rừng thường xanh núi cao thành phần loài chim không phong phú bằng, nhưng có một số loài đặc trưng như Khướu lùn đuôi hung Minla strigula, Lách tác ngực vàng Alcippe chryotis và Khướu mào họng đốm Yuhina gularis. Rừng thường xanh trên núi đồng thời cũng là nơi sống của các loài khướu đặc hữu.

Rừng bán thường xanh, đôi khi được coi là rừng hỗn giao với các loài cây rụng lá, có tỉ lệ các loài cây rụng lá cao hơn các loài cây thường xanh và có ở những vùng có tính thay đổi theo mùa lớn hơn. Rừng bán thường xanh phân bố hẹp ở Việt Nam, tập trung nhiều ở vùng Tây Nguyên và vùng đất thấp ở nam Việt Nam. Thành phần loài chim của rừng bán thường xanh tương tự với rừng thường xanh trên đất thấp.

Rừng rụng lá, đôi khi được gọi là rừng khép, sinh trưởng chậm, rừng thưa, thảm thực bì ưu thế là cỏ, và tầng tán ưu thế bởi các loài cây rụng lá trong họ Dầu. Rừng  rụng lá phân bố tập trung trên diện tích lớn, mùa khô thể hiện rõ rệt. ở Việt Nam rừng khô cây họ Dầu tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên và phân bố thành vạt nhỏ ở vùng ven biển nam Trung Bộ. Thành phần loài chim không phong phú bằng rừng thường xanh và rừng bán thường xanh do mang nặng tính chất theo mùa và lớp thảm thực bì kém phát triển. Quần xã chim đa dạng bởi các loài gõ kiến và vẹt, và với sự có mặt của các loài Diều xám  Butartus liventer, Cắt nhỏ hông trắng Polihierax insignis, Rẻ quạt mày trắng Rhipidura aureola, Phường chèo nhỏ Pericrocotus cinnamomeus và Phường chèo nâu mày trắng Tephrodornis pondicerianus.

 Rừng trên núi đá vôi về cơ bản là rừng thường xanh phát triển trên nền thổ nhưỡng đá vôi. Trong khi thành phần của quần xã thực vật rừng trên núi đá vôi không giống với rừng thường xanh thì thành phần các loài chim ở đây lại tương tự như rừng thường xanh. Tuy nhiên, có một số loài chim chỉ phân bố trong kiểu rừng trên núi đá vôi là Khướu đá hoa Napothera crispifrons, Khướu đá đuôi ngắn N. brevicaudata, Khướu đá mun Stachyris herbeti và một loài Chích chưa mô tả Phylloscopus sp60. Vùng phân bố toàn cầu của hai loài Khướu đá mun và loài Chích mới ở vùng núi đá vôi thuộc miền Trung Việt Nam và Lào60, 61.

Rừng lá kim có ưu thế là các loài cây hạt trần. Có rất nhiều dạng rừng hỗn gia giữa cây lá kim và cây lá rộng ở Việt Nam, nhưng quần xã chim của các kiểu rừng này tương tự như nhau và cũng không có gì khác biệt lớn so với quần xã chim của kiểu rừng thường xanh. ở Việt Nam rừng lá kim tự nhiên hầu như chỉ còn phân bố ở Cao nguyên Đà Lạt. Kiểu rừng này ưu thế bởi loài thông ba lá Pinus kesiya. Ngoài ra, còn có những diện tích rừng thông trồng đáng kể ở khắp cả nước, tuy vậy, kiểu rừng này không có tầm quan trọng đối với công tác bảo tồn chim. Quần xã chim rừng lá kim không đa dạng so với các kiểu rừng tự nhiên khác do cấu trúc rừng đơn giảm. Tuy nhiên, sinh cảnh rừng thông có một số loài không có ở các kiểu rừng khác như Vàng Anh mỏ nhỏ Oriolus tenuirostris, Mỏ chéo Loxia curvirostra, và loài đặc hữu của Việt Nam Sẻ thông họng vàng Carduelis monguilloti.

Ngoài ra ở Việt Nam còn có những sinh cảnh khác như trảng cỏ tự nhiên, trảng cỏ và cây bụi thứ sinh, đất nông nghiệp và đất thổ cư. Trong các sinh cảnh này, trảng cỏ tự nhiên có ý nghĩa quan trọng nhất đối với các loài chim. Sinh cảnh trảng cỏ tự nhiên đã từng một thời phân bố rộng ở Việt Nam, dọc các con sông, xung quanh ranh giới của các vùng đất ngập nước theo mùa và ở những khoảng trống trong rừng. Tuy vậy phần lớn diện tích của kiểu sinh cảnh này đã chuyển đổi thành đất nông nghiệp và chỉ còn lại những diện tích nhỏ phân bố rải rác. Một số loài chim chuyên sống vùng đồng cỏ phải thích nghi dần với sinh cảnh thứ sinh, nhưng nhiều loài khác bị thu hẹp phân bố dần vào các sinh cảnh trảng cỏ tự nhiên còn sót lại, ví dụ loài ¤ Tác Houbaropsis bengalensis, Chích đuôi dài Graminicola bengalensis và Sẻ bụi lưng xanh Saxicola jerdoni, tất cả các loài trên đều đang bên bờ tuyệt chủng ở Việt Nam.

Ngoài các kiểu sinh cảnh trên cạn, Việt Nam còn hàng loạt các kiểu sinh cảnh đất ngập nước. Trong đất liền, các dạng đất ngập nước ngọt bao gồm sông, hồ và trảng cỏ ngập nước theo mùa. Các sông, suối trong rừng có dòng chảy chậm là nơi có quần xã chim rất đặc sắc với các loài Te cùa Vanellus duvaucelii, Chân bơi Heliopais personata và Ngan cánh trắng Cairina scutulata. Tuy vậy, khắp các vùng ở Việt Nam, các con sông lớn thường là nơi tập trung dân cư sinh sống, dẫn đến làm mất nơi sống của các loài chim và một loài có lẽ đã bị tuyệt chủng ở cấp quốc gia là Nhàn mỏ đen Sterna acuticauda. Đầm hồ là nơi có tiềm năng sinh cảnh quan trọng đối với các loài chim nước di cư, nhất là các loài vịt. Về mặt mất sinh cảnh, đầm hồ là một trong các kiểu sinh cảnh ít bị đe dọa ở Việt Nam do mặc dù đã có một số đầm hồ tự nhiên, trong một vài thập kỷ gần đây, nhiều hồ nhân tạo được hình thành sau các công trình xây đập ở khắp đất nước. Mặc dù có những diện tích lớn các sinh cảnh phù hợp đối với các loài chim nước di cư, hiện thời, các đầm hồ chưa thể hiện vai trò quan trọng đối với nhóm chim này do hiện tượng săn bắn chưa được kiểm soát ở hầu khắp các điểm. Sinh cảnh trảng cỏ ngập nước theo mùa rất quan trọng đối với nhiều loài chim nước lớn như Sếu đầu đỏ Grus antigone và Giang sen Mycteria leucocephala. Trảng cỏ ngập nước theo mùa đã từng một thời phân bố rộng khắp đồng bằng sông Cửu Long nhưng đến nay diện tích đã bị thu hẹp thành các vùng nhỏ không liên tục, và thậm chí các diện tích ít ỏi còn lại này cũng đang bị đe dọa chuyển đổi thành đất nông nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản62.

Đất ngập nước ven biển và trên biển bao gồm rừng ngập mặn, các bãi ngập triều và các đảo xa bờ. Rừng ngập mặn là kiểu thảm thực vật tự nhiên của phần lớn dải ven biển Việt Nam, nhất là ở đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Do hậu quả của việc rải chất độc làm rụng lá trong chiến tranh ở miền Nam, khai thác gỗ củi không bền vững và mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản dẫn đến hầu hết diện tích rừng ngập mặn bị phá hủy. Mặc dù chỉ có rất ít các loài chim giới hạn phân bố ở rừng ngập mặn, đây lại là sinh cảnh quan trọng đối với nhiều loài chim nước di cư và ở đồng bằng sông Cửu Long, kiểu sinh cảnh này là nơi có nhiều sân chim quan trọng63. Các bãi lầy gian triều phân bố rải rác ở dọc bờ biển của Việt Nam, tập trung ở các cửa sông lớn. Đây là kiểu sinh cảnh quan trọng đối với các loài chim nước di cư do là nơi kiếm ăn quan trọng của các loài chim ven biển, các loài mòng biển và nhàn, trong đó có một số loài bị đe dọa toàn cầu như Rẽ mỏ thìa Eurynorhynchus pygmeus, Choắt lớn mỏ vàng Tringa guttifer, Mòng biển mỏ ngắn Larus saundersi và Cò mỏ thìa Platalea minor. Đáng tiếc là kiểu sinh cảnh này đang bị tác động ở mức độ cao do các hoạt động khai thác nghêu sò và nhiều hoạt động khác của con người, trong đó có việc trồng rừng ngập mặn ở nhiều nơi64. Các đảo lớn ngoài khơi có rừng che phủ như Côn Sơn là nơi ở thích hợp của hai loài chim rừng đặc trưng cho các đảo xa bờ là Gầm ghì trắng Ducula bicolor và Bồ câu Nicoba Caloenas nicobarica. Các đảo đá nhỏ hơn cũng là nơi sinh sản quan trọng của nhiều loài chim biển như các loài nhàn, các loài chim điên, tuy vậy các nghiên cứu điểu học ở sinh cảnh này còn rất ít trong những năm gần đây.

Các Vùng Chim Đặc hữu. Các Vùng Chim Đặc hữu (VCĐH) là nơi có ít nhất hai loài chim có vùng phân bố hẹp (các loài có vùng phân bố sinh sản toàn cầu nhỏ hơn 50.000 km2) có vùng phân bố hoàn toàn chỉ giới hạn trong ranh giới của vùng đó61. ở Việt Nam theo phân tích của BirdLife Quốc tế năm 1998 đã xác định có ba VCĐH: Vùng đất thấp Trung Bộ, Cao nguyên Đà Lạt và Vùng đất thấp Nam Việt Nam61. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã phát hiện thêm hai VCĐH khác là: Cao nguyên Kon Tum65 và Vùng núi đông-nam Trung Quốc66. Ngoài ra Việt Nam còn có một phần của Phân Vùng Chim Đặc hữu Núi Fan Si Pan và Nam Lào 61 (PVCĐH là nơi có một hoặc nhiều loài có vùng phân bố hẹp nhưng có ít hơn hai loài có vùng phân bố toàn cầu hoàn toàn nằm trong ranh giới vùng).

VCĐH đất thấp Trung Bộ nằm trong vùng đất thấp phía bắc miền Trung Việt Nam và bao gồm một phần nhỏ ở trung Lào. Thảm thực vật tự nhiên của vùng này là rừng thường xanh đất thấp, với một phần nhỏ diện tích rừng trên núi đá vôi. Hầu hết rừng ở vùng này đã mất, các diện tích rừng tự nhiên còn lại cũng bị chia cắt mạnh. VCĐH đất thấp Trung Bộ có chín loài chim có vùng phân bố hẹp, trong đó năm loài ghi nhận khẳng định cho vùng: gà so Trung Bộ Arborophila merlini, Gà lôi lam mào đen Lophura imperialis, Gà lôi lam đuôi trắng L. hatinhensis, Gà lôi lam mào trắng L. edwardsi và Khướu đá mun Stachyris herbeti61. Tuy nhiên, hiện vẫn đang có những tranh luận liên quan đến tình trạng phân loại ba loài Gà so Trung Bộ67, Gà lôi lam mào đen68 và Gà lôi lam đuôi trắng68, có thể cả ba đều không đủ tiêu chuẩn để công nhận là một loài.

VCĐH Cao nguyên Kon Tum ở phía bắc Tây Nguyên và một phần nhỏ thuộc trung Lào. Thảm thực vật tự nhiên của VCĐH chủ yếu là rừng thường xanh trên núi. Đây là nơi sống của chín loài chim có vùng phân bố hẹp, trong số đó  ba loài đã hoàn toàn khẳng định là: Khướu vằn đầu đen, Khướu Ngọc Linh và Khướu Kon Ka Kinh. Cả ba loài này là những loài mới phát hiện cho khoa học trong các năm 199056,57,58, đây là VCĐH mới được xác định ở Châu ¸.

VCĐH Cao nguyên Đà Lạt ở phía nam của Tây Nguyên. Thảm thực vật tự nhiên của VCĐH là rừng thường xanh trên núi và rừng thông. Có tám loài chim có vùng phân bố hẹp ở VCĐH này, hầu như tất cả các loài đã tìm thấy ở rừng thường xanh trên núi61. Ba loài phân bố hẹp đã hoàn toàn khẳng định cho khu vực là: Khướu đầu đen má xám, Mi núi Bà và Sẻ thông họng vàng. Ngoài ra vùng chim đặc hữu này có nhiều phân loài đặc hữu ví dụ Khướu ngực đốm Garrulax merulinus annamensis, phân loài này còn được một số tác giả xem như một loài thực sự63.

VCĐH đất thấp Nam Việt Nam thuộc vùng đất thấp phía nam Trung Bộ và bao gồm một phần nhỏ ở phía đông nam Cam-pu-chia. Thảm thực vật tự nhiên của VCĐH này là rừng thường xanh và nửa rụng lá trên đất thấp. Chỉ tìm thấy ba loài chim có vùng phân bố hẹp ở VCĐH này, trong đó hai loài hoàn toàn khẳng định bao gồm Gà so cổ hung Arborophila davidi và Gà tiền mặt đỏ Polyplectron germaini61.  Trước đây cả hai là những loài đặc hữu của Việt nam nhưng gần đây chúng cũng tìm thấy ở phía đông nam của Cam-pu-chia69,70.

VCĐH Vùng núi Đông-Nam Trung Quốc61 với năm loài chim có vùng phân bố hẹp, trong đó chỉ một loài có ở Việt Nam là Vạc hoa Gorsachius magnificus66. Trong phạm vi Việt Nam vừa mới ghi nhận loài Vạc hoa ở một điểm duy nhất ở phía bắc Việt Nam66.

PVCĐH Núi Fan Si Pan và Nam Lào với bốn loài chim có vùng phân bố hẹp, tất cả những loài này cũng ghi nhận ở các VCĐH khác, đó là Nuốc đuôi hồng Harpactes wardi, Khướu cánh đỏ Garrulax formosus, Chích đớp ruồi mỏ rộng Tickellia hodgsoni và Trèo cây mỏ vàng Sitta solangiae61. Loài Nuốc đuôi hồng đã lâu không có ghi nhận ở Việt Nam kể từ khi chúng được phát hiện, tuy nhiên, loài này có thể vẫn còn phân bố ở một nơi nào đó trong dãy Hoàng Liên Sơn.

Các loài bị đe dọa. Việt Nam có diện tích tương đối nhỏ nhưng lại có số lượng các loài chim bị đe dọa lớn. Theo Các loài Chim bị đe dọa của Châu á (BirdLife International), Việt Nam có 70 loài chim cần được quan tâm bảo tồn ở mức độ toàn cầu, trong đó có 3 loài bị đe dọa ở mức tối nguy cấp, 12 loài nguy cấp, 25 loài sắp nguy cấp, 29 loài gần bị đe dọa và 1 loài chưa đủ dẫn liệu71. Có 83 loài và phân loài cần được quan tâm bảo tồn ở mức quốc gia được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam, bao gồm 14 loài nguy cấp, 6 loài săp nguy cấp, 32 loài bị đe dọa và 31 hiếm16. Sách Đỏ Việt Nam đã đưa vào một số loài phân bố rộng hoặc phổ biến ở các nước khác trên thế giới nhưng đang bị đe dọa ở Việt Nam như Cốc đế Phalacrocorax carbo, ác là Pica pica và Quạ khoang Corvus torquatus16. Các mối đe dọa chính tới tính đa dạng của các loài chim ở Việt Nam là mất sinh cảnh, sử dụng thuốc trừ sâu bừa bãi và khai thác quá mức thông qua săn bắn và bẫy các loài để buôn bán làm cảnh.

1.6 Chương trình các Vùng Chim Quan trọng toàn cầu

Chương trình các Vùng Chim Quan trọng (VCQT) toàn cầu do BirdLife International điều phối, nhằm mục đích xác định và bảo vệ một mạng lưới các khu vực quan trọng đối với việc bảo tồn các loài chim trên thế giới. Chương trinh VCQT đã bắt đầu ở Châu Âu năm 198572,  và được xác định là một chương trình toàn cầu của BirdLife International trong Hội nghị Thế giới năm 1994. Chương trình VCQT đã chứng tỏ rất có hiệu quả và linh động trong việc xác định, thúc đẩy, và tổ chức hành động ở các điểm ưu tiên đối với các loài chim và đa dạng sinh học ở cấp vùng, quốc gia và địa phương. Cho đến nay các VCQT đã được xác định ở tất cả các nước Châu Âu73, Châu Phi74 và Trung Đông75 và đang thực hiện ở Châu á, Châu Mỹ và đang lên kế hoạch cho vùng Thái Bình Dương. Dựa trên các công việc đến nay đã hoàn tất, hy vong rằng chương trình này sẽ xác định khoảng 14.000 VCQT trên toàn thế giới. ở Việt Nam, chương trình VCQT đang được điều phối bởi Chương trình BirdLife Quốc tế tại Đông Dương hợp tác với Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc Gia, với sự hỗ trợ tài chính của Danida.
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